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t i ê u   c h u È n   Q U ố C   G I A  Tcvn 7583 - 1 : 2006 

Xuất bản lần 1

Bản vẽ kỹ thuật – Ghi kích thước và dung sai – 

Phần 1:  Nguyên tắc chung 
Technical drawings - Indication of dimensions and tolerances - 

 Part 1: General principles 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định nguyên tắc chung về ghi kích thước, áp dụng cho tất cả các loại bản vẽ kỹ 

thuật. 

Chú thích: Các hình vẽ trong tiêu chuẩn này chỉ nhằm minh họa cho văn bản mà không có dự định để phản 

ánh đúng ứng dụng trong thực tế. Do đó các hình vẽ này được vẽ đơn giản hoá chỉ nhằm minh hoạ các nguyên 

tắc chung áp dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật có liên quan. 

Các quy tắc bổ xung và riêng biệt hơn, cũng như các vấn đề chi tiết về cách ghi kích thước cho lĩnh vực xây dựng 

được nêu trong ISO 6284.  

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn dưới đây là không thể thiếu được khi áp dụng tiêu chuẩn này. Những tiêu chuẩn 

trích dẫn có ghi năm ban hành thì áp dụng lần xuất bản đã viện dẫn. Đối với các tiêu chuẩn viện dẫn 

không ghi năm ban hành, khi tham khảo cần theo lần xuất  bản mới nhất. 

TCVN 8-20: 2002 (ISO 128 - 20 )  Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn –  

Phần 20: Các quy ước cơ bản về nét vẽ. 

TCVN 8-22: 2002 (ISO 128-22: 1999)  Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn –  

Phần 22: Các quy ước cơ bản và áp dụng cho đường dẫn và đường chú dẫn. 

TCVN 8-30:2003 (ISO 128 - 30 )  Bản vẽ kỹ thuật – Nguyên tắc chung về biểu diễn – 

Phần 30: Các quy ước cơ bản về hình chiếu. 

TCVN 7284-0: 2003 (ISO 3085 - 0 ) Tài liệu kỹ thuật – Chữ viết – Phần 0: Các yêu cầu chung. 

TCVN 7284-5: 2005 (ISO 3085 - 5 ) Tài liệu kỹ thuật – Chữ viết – Phần 5: Bảng chữ cái Latinh, chữ số 

và dấu dùng cho các ứng dựng CAD. 

ISO 1000: 1992 SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units 

(Đơn vị SI và các khuyến nghị về sử dụng các bội số của chúng cũng như các đơn vị khác.) 
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ISO 6284: 1996, Construction drawings - Indication of limit deviations (Bản vẽ xây dựng– Chỉ dẫn về sai 

lệch giới hạn). 

ISO 6412-2:1989 Technical drawings - Simplified representation of pipelines - Part 2: Axonometric 

representations (Bản vẽ kỹ thuật – Biểu diễn đơn giản hoá đường ống – Phần 2: Hình chiếu trục đo.) 

ISO 6428: 1982 Technical drawings - Requirements for microcopying (Bản vẽ kỹ thuật – Các yêu cầu 

đối với việc microcopy.) 

ISO 10209-2:1993 Technical product documentation - Vocabulary - Part 2: Terms relating to projection 

methods (Tài liệu kỹ thuật – Từ vựng – Phần 2: Thuật ngữ liên quan đến các phép chiếu.) 

ISO/IEC 81714-1, Thiết kế các ký hiệu bằng hình vẽ dùng trong các tài liệu kỹ thuật – Phần 1:Các quy 

tắc cơ bản. 

3. Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

3.1 Các yếu tố (Features) 

3.1.1 

Yếu tố hình học (Geometrical feature) 

Điểm, đường thẳng, hoặc bề mặt. 

[ISO 14660-1:1999, Định nghĩa 2.1]. 

Chú thích: Chữ “Hình học” có thể bỏ đi, nếu không gây ra hiểu lầm, do đó trong tiêu chuẩn này chỉ sử dụng một 

mình chữ “yếu tố”. 

3.1.2 

Yếu tố kích thước (Feature of size)   

Hình dáng hình học được xác định bởi một kích thước chiều dài hoặc là kích thước góc, nó là một kích 

thước. 

[ISO 14660-1:1999, Định nghĩa 2.2]. 

Chú thích 1: Yếu tố kích thước có thể là một hình trụ, một hình cầu, hai bề mặt song song nhau, một hình nón 

hoặc một hình nêm. 

Chú thích 2: Trong các tiêu chuẩn Quốc tế, chẳng hạn ISO 286-1 hoặc ISO/R 1938-1, ý nghĩa của thuật ngữ 

“Plain workpiece” và “single feature” cũng gần gũi với ý nghĩa của thuật ngữ “yếu tố kích thước”. 

3.1.3  

Yếu tố tham chiếu (Reference feature) 

Yếu tố được dùng làm gốc để xác định các yếu tố khác. 

3.1.4  

Yếu tố lặp lại (Repeated feature) 

Sự lặp lại có chu kỳ của các yếu tố cùng với một khoảng cách hoặc góc so với một hay nhiều yếu tố 

tham chiếu. 
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3.2 Các đường để ghi kích thước 

3.2.1 

Đường tâm 

Đường thẳng trên một bản vẽ, chỉ tâm hình học của (các) yếu tố được biểu diễn. 

3.2.2  

Đường kích thước 

Đường thẳng hoặc đường cong trên một bản vẽ, nằm giữa hai yếu tố, hoặc giữa một yếu tố và một 

đường dóng, hoặc nằm giữa hai đường dóng, chỉ rõ kích thước về phương diện hình vẽ. 

Chú thích: Giá trị của kích thước và chỉ dẫn dung sai đi kèm với đường kích thước. 

3.2.3 

Đường dóng (Extensron line) 

Đường thẳng nối (các) yếu tố được ghi kích thước và đầu mút của đường kích thước tương ứng. 

3.2.4  

Đường dẫn (Leader Line) 

Đường để nối thông tin hoặc các yêu cầu, hoặc một đường tham chiếu với một yếu tố hoặc một đường 

kích thước. 

Chú thích: Chấp nhận theo ISO 128-22:1999. 

3.2.5 

Đường đối xứng (Line of symetry) 

Đường thẳng trên một bản vẽ chỉ mặt phẳng hoặc trục đối xứng. 

3.2.6 

Vòng tròn gốc (Origin Circle) 

 Điểm bắt đầu để ghi kích thước “chạy” hoặc ghi kích thước theo toạ độ. 

3.2.7 

Dấu kết thúc (Terminator) 

Chỉ rõ điểm kết thúc của một kích thước hoặc một đường dẫn. (Dấu kết thúc có thể có dạng mũi tên, 

vạch xiên.) 

3.3   Kích thước (Dimensions) 

3.3.1 

Kích thước (Dimensions) 

Khoảng cách giữa hai yếu tố, hoặc kích thước của một yếu tố kích thước. 

Chú thích :  Có kích thước dài và kích thước góc. 

3.3.2 

Kích thước cơ sở (Basic dimensions ) 

Giá trị của kích thước (Dimensions value) 
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Giá trị bằng số của một kích thước, biểu thị theo một đơn vị cụ thể và chỉ định trên bản vẽ cùng với các 

đường và ký hiệu liên quan. 

Chú thích 1: Khi không ghi dung sai, kích thước cơ sở thường gọi là giá trị của kích thước. 

Chú thích 2: Đơn vị của kích thước phải là đơn vị đo chiều dài hoặc góc. 

Chú thích 3: Các giới hạn dung sai và / hoặc sai lệch cho phép được áp dụng cho kích thước cơ sở. 

3.3.3 

Kích thước dài (Linear dimensions ) 

Khoảng cách dài giữa 2 yếu tố hoặc kích thước dài của một yếu tố kích thước. 

Chú thích: Trong các bản vẽ cơ khí, các kích thước dài được phân loại theo cỡ, khoảng cách và bán kính 

(ISO/TR 14638). 

3.3.4 

Kích thước góc (Angular dimensions ) 

Góc giữa hai yếu tố hoặc góc của một yếu tố kích thước góc. 

Chú thích: Trong các bản vẽ cơ khí, các kích thước góc được phân loại theo cỡ góc, và khoảng cách góc. 

3.5.5 

Dung sai kích thước (Tolerance of dimensions ) 

Hiệu số giữa kích thước giới hạn trên và kích thước giới hạn dưới. 

3.3.6 

Kích thước phụ (Auxiliary dimensions ) 

Các kích thước dẫn xuất từ các kích thước khác chỉ dùng để biết thông tin. 

3.4 Bố trí các kích thước (Arrangement of dimensions ) 

3.4.1 

Ghi kích thước theo chuỗi (Chain dimensioning ) 

Phương pháp ghi kích thước trong đó các kích thước đơn được xếp theo một hàng. 

3.4.2 

Ghi kích thước theo toạ độ (Coordinate dimensinoning) 

Phương pháp ghi kích thước, xuất phát từ một yếu tố tham chiếu theo một hệ toạ độ. 

Ví dụ: Toạ độ Đề-các hoặc toạ độ cực, xem ISO 10209-2 

3.4.3 

Ghi kích thước song song (Parallel dimensinoning) 

Phương pháp ghi kích thước, xuất phát từ một yếu tố tham chiếu song song với đường kích thước, hoặc 

các đường kích thước đồng tâm. 

3.4.4 

Ghi kích thước chạy (Running dimensinoning) 

Phương pháp ghi kích thước, xuất phát từ một yếu tố tham chiếu trong đó từng yếu tố được ghi kích 

thước. 
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3.4.5 

Ghi kích thước theo bảng (Tabular dimensinoning) 

 

Phương pháp ghi kích thước trong đó các yếu tố và / hoặc các kích thước được ký hiệu bởi các chữ số 

hoặc chữ cái còn giá trị kích thước được ghi vào các bảng. 

4. Nguyên tắc ghi kích thước và chỉ dẫn về dung sai 

4.1  Nguyên tắc chung 

Tất cả các kích thước, các ký hiệu bằng hình vẽ, cũng như các điều chú giải, phải được ghi trên bản vẽ 

sao cho chúng dễ đọc theo hướng cạnh phía dưới hoặc phía phải của bản vẽ (các hướng đọc chính). 

Các kích thước là một trong số vài loại yêu cầu về hình học, có thể được sử dụng để xác định một yếu 

tố hoặc thành phần một cách rõ ràng và không mơ hồ. 

Các loại yêu cầu về hình học khác, chúng rất thường dùng để xác định một cách rõ ràng cho yếu tố (Ví 

dụ trong lĩnh vực cơ khí) là dung sai hình học (hình dáng, hướng, vị trí và độ đảo), các yêu cầu về chất 

lượng bề mặt và các yêu cầu về góc (lượn, vát, vê tròn). 

Chú thích: Trong lĩnh vực xây dựng, dung sai thường được cho trong các tài liệu riêng biệt. 

Tất cả các thông tin về kích thước phải đầy đủ và ghi trực tiếp trên bản vẽ, trừ trường hợp thông tin này 

được chỉ rõ trong tài liệu có liên quan đi kèm theo. 

Mỗi yếu tố hoặc tương quan giữa các yếu tố chỉ được ghi kích thước một lần. 

Khi các kích thước dài được biểu thị cùng một loại đơn vị thì ký hiệu đơn vị đo có thể bỏ qua nhưng bản 

vẽ hoặc các tài liệu liên quan phải được công bố đơn vị đo đã sử dụng. 

4.2  Định vị trí cho kích thước 

Trên hình chiếu hoặc hình cắt, các kích thước nên đặt ở vị trí sao cho nó thể hiện rõ ràng nhất các yếu 

tố có liên quan (xem Hình1). 

 

Hình 1 

Khi có một số yếu tố hoặc các đối tượng được biểu diễn gần nhau, các kích thước liên quan của chúng 

nên nhóm lại với nhau một cách tách biệt, để dễ đọc (xem Hình 2). 
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Hình 2  

4.3  Đơn vị đo kích thước 

Các kích thước chỉ được ghi cùng một đơn vị đo. 

Khi có nhiều đơn vị đo kích thước được dùng trong một tài liệu, thì phải ghi một cách rõ ràng. 

Để ghi các kích thước, phải sử dụng hệ đơn vị SI, xem ISO 1000 hoặc các tiêu chuẩn Quốc tế khác có 

liên quan tới đơn vị SI.  

Sai lệch giới hạn phải ghi cùng một loại đơn vị đo như ghi kích thước cơ sở. 

5. Các thành phần của kích thước  

5.1  Quy định chung 

Các thành phần của kích thước gồm: Đường dóng, đường kích thước, đường dẫn, dấu kết thúc, chỉ dẫn 

về gốc và giá trị kích thước (kích thước cơ sở). 

Các thành phần của kích thước được minh họa trong Hình 3, đường tròn gốc được nêu ở Hình 62 đến 

Hình 64. 

 

Chú thích: 

1- Đường kích thước 

2- Giá trị kích thước 

3- Dấu kết thúc (trong trường hợp này là đầu mũi tên) 

4- Đường dóng 

5- Đường dẫn 

6- Đường chú dẫn.             

Hình 3  
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5.2   Đường kích thước 

Đường kích thước phải được vẽ bằng nét liền mảnh, theo TCVN 8-20. 

Đường kích thước phải được vẽ trong các trường hợp sau: 

- Kích thước dài song song với độ dài cần ghi kích thước (xem Hình 4). 

- Kích thước góc hoặc kích thước của một cung khi cung tròn bao quanh đỉnh của một góc hoặc bao 

quanh tâm của cung (xem Hình 5 và 6) 

- Các bán kính xuất phát từ tâm hình học của bán kính (xem Hình 6). 

 

                    Hình 4                                    Hình 5                                                  Hình 6 

Khi không đủ chỗ ghi, các đường kích thước có thể được kéo dài và đảo chiều mũi tên 

(xem Hình 1).    

Khi một bộ phận bị cắt lìa, đường kích thước tương ứng phải vẽ như không bị cắt (xem Hình 7). 

 

Hình 7  

Nên tránh không cho đường kích thước giao nhau với bất kỳ đường nào khác, nhưng nếu không tránh 

được thì đường kích thước phải vẽ liên tục (không bị ngắt) xem Hình 8. 

 

 

Hình 8 
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Các đường kích thước có thể không vẽ đầy đủ khi: 

- Vẽ các đường kích thước cho đường kính (xem Hình 9) và chỉ vẽ cho một phần của yếu tố đối xứng 

trong hình chiếu hoặc hình cắt (xem Hình 55 và 56). 

- Một yếu tố được vẽ một nửa hình chiếu và một nửa là hình cắt (xem Hình 9). 

 

Hình 9 

 

- Yếu tố tham chiếu để ghi kích thước không có trên tờ giấy vẽ và cũng không cần thiết phải chỉ ra  (xem 

Hình 40, R 62). 

- Tham chiếu đến các lưới trên bản vẽ xây dựng (xem Hình10)  

 

Hình 10 

5.3 Dấu kết thúc và chỉ định gốc  

5.3.1 Các tỷ lệ kích thước của dấu kết thúc được minh họa trong Hình11, và tỷ lệ kích thước của vòng 

tròn gốc được minh họa trong Hình12  và được nêu ra ở  Phụ lục A. 

5.3.2   Dấu kết thúc của các đường kích thước phải phù hợp với một trong số các cách biểu diễn đã nêu 

trong Hình 11. 
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a) Đầu mũi tên kín, tô đen, góc 

đỉnh 300 

 

b) Đầu mũi tên kín, rỗng, góc 

đỉnh 300 

 

c) Đầu mũi tên kín, hở, góc 

 đỉnh 300 

 

 

d) Đầu mũi tên hở, 

góc đỉnh 300 

 

e) Vạch xiên 

 

f) Điểm (chỉ dùng khi không đủ 

chỗ vẽ đầu mũi tên, có thể thay 

bằng vạch xiên) 

 

Hình 11  

5.3.3  Chỉ định gốc cho đường kích thước phải vẽ như Hình12 

 

 

Hình 12  

5.4   Đường dóng 

Đường dóng phải vẽ bằng nét liền mảnh theo  TCVN 8-20 

Đường dóng phải vẽ kéo dài vượt quá đường kích thước tương ứng xấp xỉ 8 lần chiều rộng 

 nét vẽ của nó. 

Đường dóng nên vẽ vuông góc với độ dài cần ghi kích thước (độ dài cơ học) (xem Hình 4, 5, 7 đến 9 và 

13). Cho phép có khoảng hở (xấp xỉ 8 lần chiều rộng nét vẽ) giữa yếu tố cần ghi kích thước và chỗ bắt 

đầu của đường dóng trong những lĩnh vực kỹ thuật nhất định (xem Hình14). 

 

Hình 13      Hình 14 

Các đường dóng có thể vẽ nghiêng, nhưng chúng phải song song với nhau (xem Hình15). 
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                             Hình 15                                                                      Hình 16  

    Chỗ giao nhau của các đường bao trên hình chiếu phải vẽ kéo dài thêm, vượt qua giao điểm 

khoảng 8 lần chiều rộng nét vẽ (xem Hình16). 

Trong trường hợp các đường bao hình chiếu có đoạn chuyển tiếp và các yếu tố tương tự, các đường 

dóng phải vẽ từ giao điểm của các đường bao hình chiếu (xem Hình17). 

 

 

Hình 17  

Đường dóng có thể bị ngắt quãng nếu khi vẽ liên tục sẽ gây ra mập mờ khó hiểu (xem Hình18 

 và Hình19). 

 

 

Hình 18                                                                  Hình19 
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Hình 20 

5.5 Đường dẫn 

Theo TCVN  8-22  đường dẫn phải vẽ bằng nét liền mảnh phù hợp với TCVN 8 - 20   

Đường dẫn không nên vẽ dài quá mức cần thiết và nên vẽ nghiêng so với yếu tố cần chỉ dẫn, nhưng 

góc nghiêng phải khác so với góc nghiêng của các đường gạch mặt cắt (Xem Hình 20, Hình 25, Hình 

27). 

 

Hình 21 

 

Hình 22 

5.6 Kích thước  

5.6.1 Chỉ dẫn 

Các giá trị kích thước phải ghi trên bản vẽ bằng các ký tự có kích thước đủ lớn để đảm bảo dễ đọc và rõ 

ràng trong bản vẽ gốc cũng như các bản sao thực hiện bằng microphim, (Xem ISO 6428). Nên dùng 

chữ đứng, kiểu B phù hợp với TCVN 7284 – 0. 
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5.6.2 Vị trí của giá trị kích thước 

Các giá trị kích thước phải đặt sao cho song song với đường kích thước, ở gần điểm giữa đường kích 

thước và ở phía trên đường kích thước một chút ( xem hình 21 ,hình 22 và Phụ lục A ) 

Các giá trị kích thước phải đặt ở vị trí sao cho nó không bị bất kỳ đường nào cắt qua hoặc tách đôi.Trừ 

trường hợp nêu trong 5.6.3.Các giá trị kích thước nằm trên đường kích thước nghiêng phải có hướng như 

đã nêu trong Hình 23. 

Các giá trị của kích thước góc phải có hướng như đã chỉ rõ trong Hình 24. 

 

 

Hình 23      Hình 24 

5.6.3 Vị trí đặc biệt của giá trị kích thước 

Vị trí của giá trị kích thước thường xuyên phải thích nghi với các tình huống khác nhau: 

a) Giá trị kích thước có thể đặt ở phía trên phần kéo dài của đường kích thước, vượt qua một trong hai 

dấu kết thúc, nếu như không đủ chỗ ghi (Xem Hình 25). 

b) Giá trị kích thước có thể ghi trên đường chú dẫn và được nối với đường kích thước bởi một đường dẫn, 

đường dẫn này phải thật ngắn để giá trị kích thước được ghi như cách thường dùng giữa hai đường dóng 

(Xem Hình 25). 

 

 

Hình 25 

 

c) Giá trị kích thước có thể đặt phía trên phần kéo dài, nằm ngang của đường kích thước, khi không đủ 

chỗ để đặt song song với đường kích thước (Xem Hình 26). 
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Hình 26 

d) Trong cách ghi kích thước chạy, giá trị kích thước phải đặt gần đầu mũi tên (Xem Hình 63 và 64). 

5.7 Chữ để ghi kích thước 

Có thể dùng chữ đại diện cho giá trị kích thước và các chữ này phải được xác định trên cùng bản vẽ đó 

hoặc trong tài liệu đi kèm (Xem Hình 27). 

5.8 Ghi kích thước theo bảng 

Phương pháp này tạo ra khả năng biểu diễn các biến kích thước chung của một yếu tố hoặc bộ phận 

lắp, dưới dạng bảng (Xem Hình 27). 

 

Hình 27 

 

6. Các thành phần để ghi dung sai 

6.1 Quy tắc chung 

Khi ghi các dung sai chung trên một bản vẽ, ví dụ, theo ISO 2768-1 và ISO 2768-2, các dung sai chung 

này phải được ghi bên trong hoặc gần khung tên. 
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Các ký hiệu, ví dụ, cấp dung sai và các con số chỉ sai lệch cho phép, phải được viết cùng chiều cao như 

kích thước cơ sở. Cho phép dùng chiều cao chữ nhỏ hơn một cấp so với chiều cao chữ của kích thước 

cơ sở, nhưng không được nhỏ hơn 2,5 mm. 

Tùy thuộc vào lĩnh vực áp dụng, các dung sai của kích thước có thể được ghi bởi: 

- Các ký hiệu cấp dung sai (ISO 2768-1) và (ISO 2768-2); 

- Sai lệch giới hạn. (Xem 6.2); 

- Các giới hạn của kích thước. (Xem 6.3); 

- Ghi dung sai thống kê. 

Tất cả các dung sai đều áp dụng cho các yếu tố được biểu diễn cụ thể trên bản vẽ kỹ thuật. 

6.2 Sai lệch giới hạn 

Các thành phần của kích thước có dung sai phải ghi theo thứ tự sau. (Xem Hình 28 đến Hình 31). 

a) Kích thước cơ sở. 

b) Các sai lệch giới hạn. 

Các sai lệch giới hạn, theo ISO 286-1, phải được ghi hoặc theo cách thức sai lệch trên ở phía trên sai 

lệch dưới, hoặc theo cách ghi sai lệch trên ở trước sai lệch dưới và cùng nằm trên một dòng, giữa hai sai 

lệch này có một vạch xiên ngăn cách (Xem Hình 29). 

Nếu một trong hai sai lệch là “0” thì phải ghi bằng số 0 (Xem Hình 30). 

Nếu dung sai là đối xứng so với kích thước cơ sở thì chỉ phải ghi một sai lệch, kèm theo dấu “ ±±” ở phía 

trước (Xem Hình 31). 

 

Hình 28          Hình 29            Hình 30    Hình 31 

6.3 Giới hạn kích thước 

6.3.1 Các giới hạn kích thước được ghi bằng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất (Xem Hình 32). 

 

Hình 32 

6.3.2 Để hạn chế kích thước chỉ theo một hướng, thì phải ghi thêm chữ “min” hoặc “max” sau giá trị kích 

thước (Xem Hình 33). 

 

Hình 33 
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6.3.3 Sai lệch giới hạn cho các kích thước góc (Xem mục 7.5). 

7. Ghi kích thước đặc biệt 

7.1 Bố trí các ký hiệu bằng hình vẽ và bằng chữ với các giá trị kích thước 

Phải dùng các ký hiệu sau đây kèm theo kích thước để chỉ rõ hình dáng của yếu tố cần ghi kích thước. 

Các ký hiệu này phải đặt trước giá trị kích thước, (Xem Hình 6, Hình 34 đến Hình 38 và bảng A.1): 

- ỉ: Đường kính. 

- R: Bán kính. 

-     : Hình vuông. 

- SRRRR : Bán kính hình cầu. 

- ∩∩∩∩: Cung tròn. 

- tttt: Độ dài 

 

 

  Hình 34     Hình 35                  Hình 36 

 

 

Hình 37       Hình 38 

7.2 Đường kính 

Ký hiệu  ỉ phải đặt trước giá trị kích thước (xem Hình 34, 39). 

Khi một đường kính có thể minh họa bởi một đầu mũi tên, thì đường kích thước phải vượt qua tâm (xem 

Hình 9 và Hình 39). 
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Hình 39 

7.3 Bán kính 

Ký hiệu R phải đặt trước giá trị bán kính (xem Hình 35). 

Khi ghi các kích thước bán kính, chỉ được dùng một đầu mũi tên, đầu mũi tên đặt vào giao điểm của 

đường kích thước với cung (Xem Hình 40). 

Trong trường hợp dùng đầu mũi tên là dấu kết thúc, tùy theo kích thước bán kính trên bản vẽ, đầu mũi 

tên có thể nằm trong hoặc ngoài đường bao hoặc đường kéo dài của yếu tố đó. 

Khi tâm của bán kính vượt ra ngoài phạm vi vẽ, đường kích thước bán kính phải vẽ hoặc là bị cắt bớt 

hoặc là bị ngắt vuông góc tuỳ theo việc có cần hay không cần thiết phải xác định tâm (Xem Hình 40). 

 

Hình 40 

7.4 Hình cầu 

Nếu biểu diễn một hình cầu, phải đặt ký hiệu SR trước giá trị kích thước (xem Hình 37, Hình 38). 

7.5 Cung, dây cung và góc 

Ghi kích thước cho các cung, dây cung và góc phải theo như chỉ dẫn trong Hình 41. 

 Ký hiệu ∩∩∩∩ cho cung phải đặt trước giá trị kích thước (xem Hình A.1 h). 
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Hình 41 

Nếu góc ôm của cung lớn hơn 900 thì các đường dóng phải xuất phát từ tâm của cung. Nếu quan hệ 

giữa chiều dài cung và giá trị kích thước không rõ thì phải dùng một đường dẫn có một đầu mũi tên chỉ 

vào cung, có độ dài phải ghi kích thước, đầu còn lại của đường dẫn là một dấu chấm hoặc một vòng 

tròn nhỏ đặt vào đường kích thước (Xem Hình 42). 

Các kích thước của phần cung nối với nhau cũng các kích thước dài hoặc kích thước góc được nối với 

nhau tại một kích thước cung khi chỉ cần vẽ chung một đường dóng (Xem Hình 42). 

 

Hình 42 

 

Các quy tắc đã nêu trong mục 6 cũng áp dụng cho các kích thước góc, ngoại trừ việc phải ghi rõ đơn vị 

đo góc cho kích thước cơ bản cũng như các sai lệch giới hạn. 
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Nếu kích thước cơ bản hoặc sai lệch giới hạn của góc được biểu thị dưới dạng độ, phút, giây thì giá trị 

phút hoặc giây phải ghi phía sau chữ 00 hoặc 000’ khi áp dụng (Xem Hình 43 – 46). 

 

 

Hình 43        Hình 44    Hình 45          Hình 46 

 

7.6 Hình vuông 

Ký hiệu       phải đặt trước giá trị kích thước nếu hình vuông chỉ được ghi kích thước trên một cạnh (Xem 

Hình 36). 

7.7 Các yếu tố lặp lại và cách đều nhau 

Khi các yếu tố cách đều nhau và được bố trí như nhau, việc ghi kích thước cho chúng có thể được đơn 

giản hoá như sau:Các khoảng cách có thể được ghi kích thước như Hình 47. 

 

 

Hình 47 

Các khoảng cách dài và góc lặp lại có thể được ghi bởi số khoảng nhân “x” với giá trị kích thước của một 

khoảng nếu như có thể có nhầm lẫn giữa số khoảng và độ dài của mỗi khoảng,  thì phải ghi thêm kích 

thước cho một khoảng như đã chỉ dẫn trên Hình 48. 

 

 

Hình 48 
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Các khoảng cách góc có thể ghi kích thước như Hình 49 

 

Hình 49 

 

Góc của các khoảng cách có thể không cần ghi, nếu như các góc và khoảng cách đó là quá rõ ràng, 

không gây ra lầm lẫn (Xem Hình 50). 

 

Hình 50 

 

Nếu việc biểu diễn là quá rõ ràng để thấy được các yếu tố lặp lại có cùng một kích thước, thì chỉ cần ghi 

kích thước cho một yếu tố (Xem Hình 51). 

 

Hình 51 

Các khoảng cách phân bố đều theo đường tròn có thể được ghi kích thước bằng việc chỉ rõ số lượng 

yếu tố đó (Xem Hình 52). 
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Hình 52 

Các yếu tố có cùng giá trị kích thước có thể ghi kích thước bằng cách chỉ rõ số lượng yếu tố nhân “x” với 

giá trị kích thước (Xem Hình 53). 

 

Hình 53 

Để tránh việc lặp lại các giá trị kích thước giống nhau hoặc để không phải vẽ các đường dẫn dài, có thể 

dùng các chữ cái tham chiếu, liên kết với một bảng giải thích hoặc chú thích. (Xem Hình 54). Các đường 

dẫn có thể không cần vẽ. Nếu hình biểu diễn đã rõ ràng có thể không cần ghi số lượng các yếu tố đó. 
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Hình 54 

7.8 Các chi tiết đối xứng 

Các kích thước của các yếu tố phân bố đối xứng chỉ phải ghi một lần (Xem Hình 55 và 56). 

Thông thường, không cần ghi kích thước cho tính đối xứng của các yếu tố (Xem Hình 55 đến 57). 

Trong trường hợp biểu diễn một nửa hoặc một phần tư, và kể cả trường hợp biểu diễn đầy đủ, nếu cần 

sẽ bổ xung một ký hiệu đối xứng (xem TCVN  8 - 30) vào cuối của trục đối xứng (Xem Hình 55 và 56). 

 

 

 

Hình 55           Hình 56 
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Hình 57 

7.9 Ghi mức cao độ 

Các mức cao độ trên hình chiếu đứng, hình cắt và mặt cắt phải ghi bởi một đầu mũi tên hở, góc đỉnh 900 

và được nối với một đường thẳng đứng và một đường nằm ngang, phía trên đường nằm ngang này ghi 

giá trị bằng số của mức cao độ (Xem Hình 58). 

Mức cao độ đối với các điểm đã chỉ định trên hình chiếu bằng (mặt bằng) và hình cắt phải được ghi bởi 

giá trị bằng số của mức cao độ, đặt ở phía trên một đường, nối với điểm đã chỉ định, điểm này được 

đánh dấu bởi chữ “X” (Xem Hình 59). 

 

 

 

Hình 58           Hình 59 

7.10 Kích thước của các yếu tố không biểu diễn theo tỷ lệ 

Trong các trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn khi chỉnh sửa, các yếu tố không vẽ theo tỷ lệ phải được đánh 

dấu bằng cách gạch chân các giá trị kích thước. 

7.11 Kích thước phụ 

Các kích thước phụ trên bản vẽ, chỉ nhằm bổ xung thêm thông tin. Các kích thước này phải đặt trong 

một dấu ngoặc đơn và không bao giờ được ghi dung sai (Xem Hình 55 và 56). 

8 Bố trí các kích thước 

8.1   Qui định chung 

Các đường kích thước phải được bố trí theo kiểu ghi kích thước song song, ghi kích thước theo chuỗi, ghi 

kích thước chạy hoặc phối hợp các kiểu ghi. 
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8.2   Ghi kích thước song song 

Các đường kích thước phải song song nhau theo một, hai hoặc ba hướng vuông góc hoặc phải đồng 

tâm. (Xem Hình 60 và 61). 

 

Hình 60 

 

Hình 61 

8.3 Ghi kích thước chạy 

Ghi kích thước chạy, có thể được sử dụng khi vùng ghi kích thước bị hạn chế hoặc trong trường hợp liên 

quan tới các nhu cầu đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau. Gốc chung phải được chỉ rõ 

như đã biểu diễn trong các Hình 62 đến 64. 

Các giá trị kích thước phải đặt: 

- Hoặc gần mũi tên, cùng một hàng với đường dóng tương ứng (Xem Hình 62 và 63). 

- Hoặc gần mũi tên, phía trên đường kích thước cho rõ ràng (Xem Hình 64). 
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Hình 62 

 

Hình 63 

 

Hình 64 

8.4 Ghi kích thước theo chuỗi 

Khi dùng cách ghi kích thước theo chuỗi, chuỗi các kích thước đơn phải xếp thành một hàng (xem Hình 

65). 
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Hình 65 

8.5 Ghi kích thước theo toạ độ 

Hệ toạ độ Đề - Các được xác định từ một gốc bởi các kích thước dài, theo các hướng vuông góc (xem 

Hình 66 và 67). Các giá trị toạ độ phải ghi ngay bên cạnh mỗi điểm hoặc ghi vào một bảng. Không vẽ 

bất kỳ đường dóng hoặc đường kích thước nào. 

Chú thích: Trong lĩnh vực xây dựng các trục “X” và “Y” có thể được dùng theo các cách khác nhau để tuân theo 

tiêu chuẩn Quốc gia. Đối với hệ toạ độ 3 chiều cũng vậy, trong lĩnh vực xây dựng, chiều cao thường ký hiệu bằng 

“Z” có thể không có chung một gốc như là trục “X” và trục “Y”. 

Toạ độ cực được xác định từ một điểm gốc bởi một bán kính và một góc. Chúng luôn luôn dương, có 

chiều ngược kim đồng hồ so với trục cực (Xem Hình 68). 

 

Hình 66 

Chiều dương và chiều âm của các trục toạ độ được chỉ ra trên Hình 67. Các giá trị kích thước ghi theo 

chiều âm phải có dấu " - ". 
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Hình 67     Hình 68 

Gốc của hệ toạ độ có thể đặt tại một góc trên một yếu tố hoặc đặt phía ngoài hình vẽ  

(Xem Hình 68 và 69). 

Các giá trị tọa độ có thể ghi trực tiếp ngay bên cạnh các toạ độ của chúng (Xem Hình 69). 

 

Hình 69 

 

Một hệ toạ độ chính có thể có nhiều hệ toạ độ con. Nếu dùng trường hợp này, gốc của các hệ toạ độ và 

các vị trí riêng biệt bên trong các hệ toạ độ phải được đánh số liên tục bằng các chữ số ả rập. Phải 

dùng một điểm để làm ký hiệu phân biệt (Xem Hình 70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TCVN 7583 - 1: 2006 
 

 31 

 

Hình 70 

 

 

8.6 Ghi kích thước phối hợp 

Hai hoặc nhiều phương pháp ghi kích thước có thể được phối hợp trên một bản vẽ. 

Hình 71 nêu ra một ví dụ về phương pháp ghi kích thước chạy, phối hợp với các kích thước đơn. 

 

 

 

Hình 71 

 



TCVN 7583 - 1: 2006 
 

 32 

Hình 72 nêu ra một ví dụ về ghi kích thước song song kết hợp với ghi kích thước chạy. 

 

 

Hình 72 
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Phụ lục A 

(Quy định) 

Quan hệ và các kích thước của các ký hiệu bằng hình vẽ 

Để hài hoà giữa các kích thước của các ký hiệu quy định trong tiêu chuẩn này với các chỉ dẫn khác trên 

bản vẽ (kích thước, chữ viết , dung sai), cần phải tuân thủ các quy tắc đã nêu trong hình A.1, các quy 

tắc này phù hợp với ISO/IEC 81714-1. Chữ “a” chỉ miền để viết chữ, chữ “h” là chiều cao của chữ (biểu 

thị theo kiểu chữ B, chữ đứng theo TCVN 7284-0). Các ký hiệu bằng hình vẽ khác đã cho trong TCVN 

7284-5). 

 

a) Đầu mũi tên kín, tô đen    b) Đầu mũi tên kín rỗng 

 

c) Đầu mũi tên hở   d) Đầu mũi tên hở, góc đỉnh 900 

 

e) Vạch xiên      f) Điểm 

 

Hình A.1 
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Bảng A.1 - Các vị trí áp dụng ký hiệu bằng hình vẽ Фvà ký hiệu bằng chữ 

 

Ký hiệu và cách biểu diễn ý nghĩa 

Ф50 Đường kính 50 

□50 Hình vuông có cạnh bằng 50 

R50 Bán kính 50 

SФ50 Hình cầu, đường kính 50 

SR 50 Hình cầu, bán kính 50 

 ∩∩∩∩ 50 Cung, dài 50 

 

Mức cao độ 12, 25 

 

50 Kích thước 50, không vẽ theo tỷ lệ. 

(50) 50 là kích thước phụ 

T = 5 Chiều dày 5 

  Ký hiệu đối xứng 
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